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Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa nên nắng lắm mưa nhiều. Tiềm năng nguồn nước khá phong phú, dòng chảy nước mặt hàng năm có khoảng 843 tỷ m3, trong đó 323 tỷ m3 sản sinh từ lãnh thổ và 520 tỷ m3 từ lãnh thổ nước ngoài chảy vào. Nhưng phân bố không đều trong năm, chủ yếu tập trung vào mùa mưa (khoảng 90%), trong khi đó 3 tháng mùa khô hầu như không mưa. Vì vậy, tình hình thiên tai kết hợp với únh hạn luôn luôn xẩy ra, với xu thế ngày càng phức tạp và nghiêm trọng hơn. Ở Việt Nam việc thực hiện trị thủy đã trở thành niềm ước muốn của mỗi người dân, điều này được thể hiện qua truyền thuyết "Sơn Tinh và Thủy tinh". Công tác trị thủy ở Việt Nam được thực sự bắt đầu từ thời Nhà Lý, qua việc xây dựng hệ thống đê sông Hồng, đến nay đã hoàn thành hệ thống đê với chiều dài hàng ngàn km.

Qua mấy năm gần đây tình hình lũ lụt ở Việt Nam đã diễn biến rất bất thường như lũ ở Miền Bắc, miền trung và Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là lũ quét ở các tỉnh miền trung và các tỉnh giáp Trung Quốc. Hơn thế nữa tần xuất xuất hiện ngày càng phức tạp, xẩy ra liên tiếp hơn. Điển hình như ở ĐBSCL lũ xuất hiện liên tiếp trong các năm 1994, 1996, 2000, 2001 và 2002. Nhìn ra bên ngoài là tình hình lũ lụt của Trung Quốc, Bangladet, Thái Lan, Campuchia, Châu Mỹ và cả Châu Âu. Các trận lũ xuất hiện đã làm thiệt hại lớn về vật chất và sinh mạng con người. Tìm ra giải pháp phòng tránh lũ đang là mối quan tâm của tất cả các Quốc Gia.


Nguyên nhân hình thành nên lũ lụt bao gồm các nguyên nhân cơ bản sau:


- Sự phân bố mưa không đều trong năm;


- Sự phân bố địa hình không đều;


- Chưa có các công trình phòng chống lũ;


- Sự thay đổi về thảm phủ thực vật;


- Sự biến động của khí hậu (thay đổi về thời tiết, nước biển dâng...). 

 
Một điều hiển nhiên là kinh tế xã hội càng phát triển thì thiệt hại do lũ lụt gây ra ngày càng lớn. Công tác trị thủy càng cần phải được đẩy mạnh, do vậy để đáp ứng phần nào của việc tìm hiểu công tác trị thủy, tác giả biên tập công tác kiểm soát lũ ở Viện Quy hoạch và ở Việt Nam để giới thiệu cùng các đồng nghiệp tham khảo. Tuy nhiên, do kinh nghiệm và khả năng hiểu biết hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp để có thể bổ sung nâng cao chất lượng tài liệu.


Trong tài liệu này một số điểm trùng với các bài giảng về quy hoạch phát triển thủy lợi có tính chiến lược, quy hoạch tưới và cấp nước, cũng như quy định của một báo cáo quy hoạch thủy lợi (giá thiết kế quy hoạch thủy lợi năm 1996) sẽ không được trình bầy ở đây.   
I.
QUY HOẠCH KIỂM SOÁT LŨ
1.
Quy hoạch kiểm soát lũ là gì ?

Quy hoạch hiểu theo nghĩa tiếng Hán là hoạch định các hoạt động theo một hướng nhất định để đạt được mục tiêu đề ra. Quy hoạch kiểm soát lũ là một quy hoạch chuyên ngành trong quy hoạch tổng hợp thủy lợi, nhằm tìm những giải pháp, biện pháp làm hạn chế những tổn thất thiệt hại do lũ gây ra, đồng thời tận dụng tối đa những lợi ích do lũ mang lại, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế, xã hội.
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Có 3 mức quy hoạch cơ bản là: 

a.
Định hướng quy hoạch kiểm soát lũ (phương hướng)

Là bước nghiên cứu trước quy hoạch cho một lưu vực hay liên lưu vực sông hoặc những vùng kinh tế (ĐBSCL), để xác định:

- Những vấn đề cơ bản cần phải giải quyết về lũ lụt;


- Chiến lược kiểm soát lũ;


- Những giải pháp và biện pháp cơ bản cần phải thực hiện


- Định hướng quy hoạch mang tính tổng quát cho toàn vùng, cũng như tiểu vùng. 

b.
Quy hoạch kiểm soát lũ


Là một quy hoạch cho một lưu vực hay liên lưu vực sông hoặc một vùng kinh tế, nhằm xác định những giải pháp, biện pháp cụ thể, hợp lý trong phát triển và bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đưa ra được tiến độ thực hiện các hoạt động, cũng như khả năng tiền vốn đầu tư. Mặt khác, cũng xác định những công trình cần ưu tiên đầu tư sớm (nghiên cứu tiền khả thi, khả thi), những vùng cần phải lập nghiên cứu quy hoạch chi tiết.


Quy hoạch kiểm soát lũ là cơ sở cho việc thiết lập kế hoạch xây dựng các công trình kiểm sóat lũ.   
c.
Quy hoạch kiểm soát lũ chi tiết


Là quy hoạch cho một lưu vực sông nhánh hoặc một tiểu vùng kinh tế, mà trong quy hoạch kiểm soát lũ chưa được làm sáng tỏ trong giải pháp và biện pháp công trình kiểm soát lũ (quy hoạch lũ chi tiết ĐTM).

2.
Quá trình phát triển nhận thức về lũ lụt 


Trở lại câu chuyện truyền thuyết Sơn Tinh và Thủy Tinh, đây là hai đối cực không thể hòa hợp với nhau, có Sơn Tinh thì không có Thủy Tinh và ngược lại. Điều này thể hiện lũ lụt là một một hiểm nguy không thể cùng chung sống, vấn đề này được thể hiện hệ thống đê sông Hồng và sông Thái Bình ngăn cách hẳn không cho lũ tràn vào trong đồng, hoàn toàn chảy trên sông chính để đổ ra biển, với quyết tâm không thể để cho đê vỡ.

Cũng theo suy nghĩ như vậy, từ ngày giải phóng miền bắc (1954) đến năm 1989 thuật ngữ trong chuyên nghành thủy lợi luôn sử dụng "Quy hoạch phòng chống lũ" hoặc "quy hoạch lũ". Điều này thể hiện các giải pháp đưa ra chủ yếu là chống là chính, vấn đề lợi dụng những tác lợi của lũ hầu như chưa đề cập đến.


Giai đoạn 1975 - 1989, do phát triển nông nghiệp đang là đòi hỏi bức thiết, nhằm gia tăng sản lượng lương thực, giải quyết nạn thiếu lương thực trầm trọng, các nhà khoa học và người dân đã dùng giải pháp né tránh lũ chính vụ để sản xuất 2 vụ lúa Đông xuân và Hè Thu.


Đến giai đoạn 1989-1994, do Đồng bằng sông Cửu Long xẩy ra lũ lụt liên tiếp, Phân viện Khảo sát Quy hoạch Thủy lợi Nam bộ tiến hành lập "Quy hoạch phòng chống lũ ĐBSCL" thì thuật ngữ "Quy hoạch kiểm soát lũ" mới ra đời. Bởi vì, lũ ở ĐBSCL không những gây ra những thiệt hại mà còn đem đến những mặt lợi như phù sa, vệ sinh đồng ruộng, thủy sản... như vậy công tác lũ lụt là làm sao hạn chế mặt hại mà còn phải phát huy mặt lợi. Thuật ngữ này cũng tương ứng với thuật ngữ "chung sống với lũ" mà các nhà khoa học thường sử dụng. Không phải chỉ đổi tên họ, mà thực chất các giải pháp đưa ra trong quy hoạch kiểm soát lũ hầu như khác xa so với quy họach phòng chống lũ trước đây. Điều này hoàn toàn khác xa với quan điểm lũ quét ở miền trung và miền bắc là không thể sống chung với lũ được.

Như vậy, việc nhận thực về lũ hoàn tòan phù thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội, quá trình này phát triển tương tự như qúa trình từ nhận thức "Quy hoạch thủy lợi" và "quy hoạch tài nguyên nước" mà thôi. Điều này cũng đòi hỏi các nhà khoa học liên quan đến tài nguyên nước cần phải mở rộng kiến thức sang các lĩnh vực khác như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, môi trường, giao thông, dân cư .... mới đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới. Điều này cũng minh chứng rằng các thế hệ làm công tác thủy lợi hiện nay không phải có trình độ thấp mà là yêu cầu đòi hỏi trong công tác tài nguyên nước ngày càng cao lên, để đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

3.
Quan điểm về quy hoạch kiểm soát lũ

a) Quy hoạch kiểm soát lũ phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của vùng nghiên cứu, nhưng cũng phải hướng tới tầm nhìn chung của đất nước cũng như vùng lãnh thổ;

b) Quy kiểm soát lũ là một quy hoạch đa ngành, trong đó lấy quy hoạch kiểm soát lũ làm trọng tâm, hay nói cách khác quy hoạch kiểm soát lũ là nền tảng cho các quy hoạch khác cùng đồng thời thực hiện. Đây là một qúa trình hỗ trợ và bổ sung cho nhau để tìm giải pháp hợp lý cho việc phát triển kinh tế xã hội.  

c) Quy hoạch kiểm soát lũ, thực chất là một quy hoạch có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, sự phát triển của ngành này lại là tiền đề của sự phát triển ngành khác. Do vậy, khi tiến hành lập quy hoạch kiểm soát lũ cần phải đứng trên quan điểm toàn diện để xét bài toán đa mục tiêu;

d) Quy hoạch kiểm soát lũ là một việc làm vô cùng phức tạp (do phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố khác quan" nên hướng tiếp cận là trên cơ sở nền tảng quy hoạch các ngành nông nghiệp, giao thông, thủy sản và dân cư..., tiến hành xét bài toán đa mục tiêu để xác định phương án hợp lý nhất. Đây là một bài toán thử dần và mang tính chất lặp lại. Từ quá trình này, lựa chọn phương án phát triển kiểm soát lũ, đảm bảo sự phát triển môi trường bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao. Các ngành công nghiệp, dịch vụ nên cùng đồng thời phát triển và là những ngành cần thiết để đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao và đa dạng như mong đợi. Bên cạnh đó, mô hình toán mô tả và dự báo chế độ thủy văn là công cụ chủ yếu để dự báo sự thay đổi mực nước và trạng thái dòng chảy theo các phương án phát triển đề xuất. Mặt khác, đây là bài toán phức tạp nên khi tiến hành triển khai phải làm dần từng bước, vừa làm vừa theo dõi để có thể điều chỉnh khi cần thiết. hay nói cách khác là quy hoạch kiểm soát lũ là quy hoạch mở.

e) Trong quá trình lập quy hoạch kiểm soát lũ, các mục tiêu phát triển các ràng buộc có tính pháp lý được chuyển thành các tiêu chuẩn để sử dụng trong quy hoạch và các  các điều kiện khi tiến hành so chọn các phương án;

f) Từ trước đến nay, ở các vùng đã có nhiều nghiên cứu nên khi tiến hành lập dự án quy hoạch kiểm soát lũ cần phải tuân thủ quan điểm kế thừa, tận dụng những kết quả nghiên cứu trước. 
g) Ngoài ra, chúng tôi ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu của Viện quy hoạch chiến lược " phương pháp luận cơ bản và nội dung – phương pháp quy hoạch vùng ở Việt Nam". Sơ đồ tiếp cận nghiên cứu như sau:         










4.
Những giải pháp chính trong quy hoạch kiểm soát lũ

Trong các giải pháp kiểm soát lũ, có hai giải pháp cụ thể như: (a) giải pháp công trình và (b) phi công trình. Giải pháp công trình thường được sử dụng tùy theo tình hình cụ thể của từng vùng và lưu vực sông. Nhìn chung, toàn bộ có các biện pháp sau:


- Xây dựng hồ chứa điều tiết lũ;


- Xây dựng các đập, đê, cống điều tiết lũ;


- Các công trình phân lũ và chậm lũ;

- Kênh thoát lũ.  

Giải pháp phi công trình bao gồm:


- Tăng độ che phủ;


- Dự báo và cảnh báo lũ;


- Chuyển đổi cơ cấu sản xuất;


- Xác định những cây trồng, vật nuôi thích nghi với lũ;


- Tuyền truyền giáo dục trong cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lũ;


- Thông tin liên lạc.  

5.
Những công cụ chính dùng trong công tác lập quy hoạch kiểm sóat lũ 



Do khoa học phát triển nên hiện nay các nhà lập quy hoạch kiểm soát lũ có rất nhiều điều kiện về công cụ để thực hiện, nhất là các mô hình toán dùng cho nghiên cứu, điển hình như:     

5.1

Mô hình SSARR


Mô hình SSARR (Streamflow Synthesis And Reservoir Regulation), do Cục Công binh Hoa kỳ đề xuất từ năm 1956, trong việc mô phỏng dòng chảy và điều tiết hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Colorado. Mô hình được cấu tạo từ 3 bộ phận:   

· Mô hình hình thành dòng chảy trên lưu vực: Mô phỏng quá trình chuyển đổi mưa (hoặc tuyết rơi và luỹ tích) trên lưu vực thành qúa trình dòng chảy tại mặt cắt cửa ra. Lưu vực hệ thống sông được phân chia thành các lưu vực bộ phận tương đối đồng nhất về mặt hình thành dòng chảy. Với đặc điểm này, mô hình SSARR có thể tính toán lượng dòng chảy gia nhập khu giữa trên những đoạn sông thiếu tài liệu đo đạc lưu lượng trên các sông nhánh.

· Mô hình mạng sông: Tính toán chuyển động nước trên từng đoạn sông, từ tuyến trên xuống tuyến dưới. Phương trình diễn toán chủ yếu là phương trình cân bằng nước.

· Mô hình điều tiết hồ chưa: Cho phép với đầu vào là qúa trình dòng chảy đến hồ, tính toán ra quá trình xả nước cũng như quá trình thay đổi mực nước hồ.  

Phụ thuộc vào mục tiêu của bài toán, 3 bộ phận hợp thành đó được liên kết trong một mô hình thống nhất hoặc được sử dụng như 3 mô hình riêng biệt. Mô hình SSARR được đưa vào thể nghiệm cho sông Mekong từ năm 1967 trên sông Nậm Mun, phụ lưu lớn nhất của sông Mekong, trong đợt thi mô hình Quốc tế do WMO tổ chức tại Geneve.


Phương trình chủ đạo trong toàn bộ mô hình là phương trình cân bằng nước, mô tả qúa trình trữ và chảy trên một lưu vực đồng nhất dưới tác động của trọng lực có xét thêm sự gia nhập của mưa. Với những hiện tượng phức tạp và có tác động tương hỗ với nhau như nước vật, chảy tràn bờ, điều tiết của các bãi sông, chuyển động nước của những khu ngập rộng lớn, thủy triều v.v… mô hình không đủ sức thể hiện. Việc xác định các thông số của mô hình đòi hỏi mức độ kinh nghiệm nhất định của người sử dụng. Ứng dụng cho hạ lưu Mekong, mô hình SSARR gặp không ít khó khăn. Một phần do thiếu tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ cho mô hình hoạt động, nhưng chủ yếu do những hiện tượng thủy văn, thủy lực cần mô tả xuất hiện trên đoạn hạ lưu tính từ Pakse trở ra biển rất phức tạp, chịu ảnh hưởng của nước vật, điều tiết của bãi sông và chảy tràn bờ gây ra những khu ngập nước rộng lớn mà mô hình chưa đủ sức mô tả. Do vậy, hiện nay mô hình SSARR chỉ ứng dụng được trong công tác dự báo ngắn hạn dòng chảy trên phần lưu vực thượng lưu tính từ Chiang Saen.     

5.2

Mô hình SOGREAH


Mô hình này do các chuyên gia Pháp thiết lập trong những năm 1960, theo  đặt hàng của UNESCO cho hãng SOGREAH. Mô hình được xây dựng để thể nghiệm nước chảy tràn bờ từ hệ thống sông kênh vào hệ thống các ô trũng nối tiếp nhau, tạo ra hình ảnh các ô đồng ngập nước. Nét độc đáo của mô hình là bài toán hai triều về chuyển động nước trong vùng ngập úng về một chiều bởi kỹ thuật mô phỏng vùng ngập dưới dạng các ô chứa nước với giả thiết mực nước trong từng ô nằm ngang và có độ cao bằng độ cao ở tâm điểm, liên kết chuyển nước với nhau và với hệ thống sông kênh qua các công trình đập tràn giả định. Như vậy, mô hình SOGREAH đã mô phỏng toàn bộ đồng bằng châu thổ sông Mekong dưới dạng một hệ thống 343 ô chứa nước, gồm có 3 loại: ô biên, ô sông và ô ruộng, liên kết trao đổi nước với nhau theo hai kiểu sông và đập. Mô hình này có thể nhận định khái quát như sau:    

· Các phương trình trao đổi nước giữa các ô tương đương với việc loại bỏ thành phần quán tính trong phương trình Saint-Venant. Việc loại bỏ này đã biến phương trình truyền sóng dạng hypecbolic thành phương trình khuếch tán dạng parabolic. Vùng cửa sông Mekong dưới tác động của chế độ bán nhật triều không đều, tốc độ nước có thể thay đổi từ 0 m/s đến 1 m/s trong 6 giờ, tương ứng với trị số thành phần quán tính như sau:

( U             1             1m/s

   --------   =  -- -----  *   -------       = 0,5 * 10-5
g ( t           9,81      21600  

Giá trị này cùng bậc với độ dốc mặt nước, do đó không thể loại bỏ, đó cũng là lý do mà trong mô hình SOGREAH không có các ô ruộng gần biển. 

· Mô hình chưa có phần mô tả hoạt động của các công trình thủy lợi đa dạng trên hệ thống sông kênh. 

5.3

Mô hình MASTER MODEL


Mô hình này được thiết lập cho hạ lưu Mekong từ cuối năm 1988, theo hợp đồng "Trợ giúp khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và mô hình toán"  giữa ban thư ký Mekong và Viện thủy lực Ha lan (Delft Hydraulics). Đây là mô hình thủy lực 1 chiều, mô tả chuyển động nước trên hạ lưu Mekong từ Chiang Saen ra đến biển. Tiền đề cơ bản dựa trên phần mền WENDY (Water Environmental Dynamic) để giải hệ phương trình Saint Venant đầy đủ và những phương trình mô tả sức tải cát và khuếch tán mặn. Một số khái quát phần mền WENDY như sau:

· Có thể giải một lớp bài toán khá rộng về thủy động lực bao gồm mô phỏng chuyển động nước, vận tải bùn cát, diễn biến quá trình xói sâu, xâm nhập mặn. Trong phần mô tả chuyển động nước, đã xét thêm chuyển động của gió, các tổn thất cục bộ v.v… và đặc biệt đã xét thêm ảnh hưởng của việc tăng khối lượng riêng của nước do nhiễm mặn trong sự diễn biến mực nước vùng triều. Phần mền này cho phép tổ chức mạng sông kênh có các nút sông với tổng số dòng chảy vào, ra không qúa 4 nhánh.

· Mô hình này có tính chất quản lý lưu vực, cho phép xây dựng kịch bản và kiểm tra phản ứng của hệ thống sông kênh rất thuận tiện. Người sử dụng có thể cấy thêm trên sơ đồ hình thái những kênh mương, cầu cống, công trình thủy lợi mới, giả định các tình huống về nguồn nước và khai thác nguồn nuớc.

· Xem công trình như một nút sông, mô hình cho phép khái quát hoá sự hoạt động đa dạng của các công trình thủy lợi, nhờ đó có thể thiết lập được ngân hàng các công trình trên hệ thống sông – kênh trong mô hình.

· Không có phần bổ sung ngang của mưa trên lưu vực. Do vậy, cũng như mô hình SOGREAH, trong WENDY lượng gia nhập khu giữa chỉ có thể tính trực tiếp từ dòng chảy trên các sông con.

· WENDY cũng không mô tả mưa rơi trực tiếp trên mặt các ô ruộng, cũng như không có các hệ thống các ô ruộng liên kết như trong mô hình SOGREAH, do vậy mô hình chưa đủ khả năng giải quyết bài toán tiêu úng trên vùng ngập nước trong trường hợp nguyên nhân gây úng chủ yếu là mưa nội đồng.

· Hệ thống kênh sông, công trình thủy lợi ở ĐBSCL nói chung và ĐTM nói riêng chằng chịt phức tạp thì mô hình này không thể tính nổi vì giới hạn của bộ nhớ máy tính. Phần mềm WENDY version 3.06 chỉ quản lý được khoảng 400 mặt cắt, 20 công trình thủy lợi trên một mạng sông.

Vận dụng cho hạ lưu Mekong, MASTERMODEL sử dụng phần mềm WENDY và chia ra bộ phận: RIVER MODEL, DELTA FLOOD MODEL và DELTA TIDAL MODEL. Do sử dụng phần mềm WENDY, những bộ phận hợp thành này của MASTER MODEL chứa đầy đủ trong mình những ưu thế, cùng những thiếu sót, ngoài ra còn chưa đựng thêm những đặc điểm riêng biệt khác của vùng hạ lưu Mekong. Mô hình này còn một bộ phận khoá phần cứng (PLUG) do Delft Hydraulics độc quyền, mang tính thương mại và không được phổ biến rộng rãi.

5.4

Mô hình MEKSAL


Là mô hình thủy lực 1 chiều, do V.Pareeren xây dựng năm 1974 cho hạ du sông Mekong, sau được TS Lê Hữu Tý cải tiến và xây dựng thêm phần xâm nhập mặn. Trong một hợp đồng mang ký hiệu VIE/SAL/052 ký giữa Ban thư ký Mekong và Phân viện Khảo sát Quy hoạch Thủy lợi Nam bộ của Việt Nam, mô hình MEKSAL được cải biên lại chủ yếu trên mô hình VRSAP và có tham khảo phương pháp tính trong mô hình SAL. Mô hình MEKSAL cải tiến (Improved version of MEKSAL) cho phép mô phỏng dòng chảy và truyền mặn trên một hệ thống sông – kênh chảy vòng phức tạp, có các công trình điều khiển dòng chảy, có các khu ruộng kề bên các đoạn kênh và trao đổi nước dưới ảnh hưởng của thủy triều và mưa tại chỗ. Phần tính toán thủy lực dòng không ổn định tương tự như VRSAP, phần truyền mặn có hai cách tính: MEKSAL2 dùng sơ đồ sai phân ẩn 6 điểm và MEKSAL3 dùng phương pháp phân rã. Năm 1989, mô hình MEKSAL cải tiến lần nữa tại Viện Kỹ thuật Châu á (AIT) trên cơ sở liên kết cách tiếp cận vật lý – toán trong MEKSALvới cách tiếp cận thống kê trong mô hình HYBRID của Huỳnh Ngọc Phiên. Nhờ sự liên kết này, MEKSAL có khả năng phân tích kết qủa tính toán trên cơ sở phương pháp tự hồi quy và hồi quy giữa mực nước, độ mặn giữa trạm tính toán với trạm tương tự gần đó. Một cải tiến đáng kể của MEKSAL lần này là phần tin học, được viết trên ngôn ngữ QUICK BASIC với một hệ thống menu hoàn chỉnh hơn, có phần cơ sở dự liệu thích hợp và phần đồ họa biễu diễn kết qủa tính toán, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng.      

5.5
Mô hình SAL


Đây là mô hình xâm nhập mặn một chiều trên Đồng bằng sông Cửu Long, do TS Nguyễn Tất Đắc xây dựng. Version đầu tiên của mô hình ra đời vào năm 1985, dưới tên gọi TSPC85 giải quyết bài toán thủy lực dòng không ổn định và lan truyền nồng độ chất hòa tan, sử dụng sơ đồ sai phân ẩn 4 điểm của Preissmann. Bài toán truyền mặn được thiết lập trên cơ sở giải phương trình tải khuếch tán một chiều độ mặn bằng phương pháp phân rã toán tử với giả thiết cơ bản, coi qúa trình tải và qúa trình khuếch tán có thể độc lập nhau. Sau Version đầu tiên, môhình SAL tiếp tục được hoàn thiên về mặt tin học, cho dến Version SAL1993. Trong dự án Quy hoạch Tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long VIE 87/031, mô hình SAL được lựa chọn là công cụ tính xâm nhập mặn trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1994, mô hình SAL được ngép nối với mô hình 2 triều truyền sóng và mặn trên vùng biển ngoài cửa sông dưới tên gọi COUP1094. Nếu như các mô hình trước thiên về tính truyền lũ thì mô hình SAL thiên về tính xâm nhập mặn, được thực hiện chủ yếu vào mùa cạn. Việc sử dụng phương pháp phân rã giải bài toán truyền mặn, đưa đến phương trình tải thuộc loại hyperbolic bậc một đã làm giảm đáng kể hiệu ứng khuếch tán số, thường làm sai lệch kết qủa trong các phương pháp sai phân hữu hạn.


Hiện nay, Version SAL1999, đã nối kết bài toán truyền mặn trong sông với bài toán phần tử hửu hạn ở vùng bờ biển, đã mở ra một khả năng mới cho mô hình. Tuy nhiên, các kết qủa tính toán còn phải xem xét. Công việc này mới bắt đầu, cần hoàn thiện về phương pháp luận và sơ đồ nối kết giữa vùng bờ biển và hệ thống sông.         

5.6
Mô hình KOD2


Mô hình KOD2 do Giáo sư – TS Nguyễn Ân Niên xây dựng, đây là mô thủy lực và mặn 2 chiều. Mô hình chủ yếu mô tả dòng chảy về mùa cạn, số liệu đòi hỏi cho tính toán phải chi tiết, việc áp dụng cho những đoạn sông gần biển hay một sơ đồ kênh sông – công trình thủy lợi ít thì mô hình đưa ra kết quả tương đối chính xác. Đối với những bài toán mà hệ thống sông kênh qúa phức tạp như ĐTM thì việc áp dụng khó khăn. Đây là một mô hình mà phần lý thuyết khá chặt chẽ và có tính thuyết phục. Hiện nay, mô hình này đã có một số cải tiến về mặt tin học để có thể thực hiện trên những sơ đồ lớn. Đồng thời cũng cần bổ sung để có thể thực hiện bằng các Menu, và trình bầy các kết qủa bằng hình vẽ để tiện lợi cho người sử dụng.

5.7
Mô hình VRSAP      


Mô hình VRSAP (Vietnam River system and Plains) do cố Phó GS-TS Nguyễn Như Khuê xây dựng từ đầu những năm 1980, có sự phối hợp nghiên cứu của Trường Đại học Thủy lợi (1978-1984), Viện Quy hoạch và Quản lý nước và Phân viện Khảo sát Quy hoạch Thủy lợi Nam bộ (1985-1994) trên cơ sở cải tiến mô hình KRSAL82 mô tả chuyển động nước trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, có bổ sung thêm phần xâm nhập mặn và áp dụng cho ĐBSCL. Năm 1990, Dự án VIE 87/031 Quy hoạch tổng thể ĐBSCL, đã lựa chọn mô hình này để dùng cho tính toán. Năm 1994, Mô hình VRSAP đã được sử dụng để nghiên cứu pháp thảo các trường hợp tính toán quy hoạch lũ ĐBSCL, và đã cho kết quả và khả năng tính toán hiệu qủa. 


Cơ sở lý luận của mô hình là hệ phương trình Saint Venant đầy đủ được giải theo sơ đồ sai phân ẩn cho hệ thống sông – kênh. Dòng chảy tràn trên vùng ngập được mô phỏng theo tư tưởng của mô hình SOGREAH. Dựa vào các con đường, các bờ kênh để chia các vùng ngập thành các ô, trao đổi nước với nhau bằng các đập tràn giả định. VRSAP chia các ô ngập nước thành ruộng kín ruộng hở. Có thể thấy ruộng hở tương đương với ô chứa nước kề đoạn sông trong dạng biểu diễn dòng bổ sung ngang của phần WENDY. Ruộng kín liên hệ với nút sông qua một công trình điều tiết, nhờ vậy, sự chuyển nước từ sông vào khu ngập diễn ra từ từ, có sự điều tiết. Yếu tố mô phỏng này tương đương với hiện thực trên ĐBSCL là tồn tại những khu đồng ruộng được liên kết với sông và các kênh trục bằng nhiều kênh nhỏ các cấp tỏa vào mặt ruộng. Như vậy, sóng triều không trực tiếp được truyền vào từ các sông lớn và kênh trục, tức thời làm ngập mặn ruộng, mà phải qua nhiều kênh nhỏ với biên độ triều bị giảm dần. Mô hình VRSAP mô phỏng các công trình thủy lợi, lượng mưa rơi trực tiếp trên các ô ruộng, đồng thời coi công trình như một đoạn sông đặc biệt và nút được đồng nhất với mặt cắt chia đoạn, chính vì vậy khi thiết lập sơ đồ sai phân cho toàn mạng, VRSAP đã tuyến tính hoá hoạt động của các công trình thủy lực. VRSAP cho phép tổ chức mạng sông kênh phức tạp với những điểm giao nhau không qúa 8 nhánh.


Hiện nay, chưng trình VRSAP đã được viết bằng ngôn ngữ QUICK BASIC, kết qủa xuất ra thuận lợi dùng cho các phần mềm để minh họa. Đồng thời, một cải tiến lớn là cho phép mô hình chạy trên nền WINDOWS và sử dụng bộ nhớ mở rộng nên khả năng tính toán với số mặt cắt chia đoạn là không hạn chế và tốc độ tính toán tăng lên khoảng 5-6 lần. Điều đó có nghĩa là việc tính toán thủy lực và mặn ngày càng chính xác lên nhiều. Chính nhờ đặc điểm này, mà chương trình trở lên sử dụng rộng rãi ở ĐBSCL.Trong phần truyền mặn, mới chỉ mô phỏng được tác dụng hòa tan hoàn toàn của nước mặn vào khối nước trong đồng, chưa mô tả được qúa trình khuếch tán dần dần và hoà trộn chậm trong khối nước rộng lớn trong đồng xa bờ kênh có mặn.
5.8
Ngoài ra còn các mô hình ISIS, IQQM, MIKE 11, MIKE 21

5.9
Mô hình dự báo lũ

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học KC.08.14 do TS Tô Văn Trường làm chủ nhiệm. Với kết quả này sẽ giúp ích cho công tác cảnh báo và dự báo lũ khá hiệu quả. 
5.10
Mô hình tính toán kinh tế


Hiện nay trên thế giới đang phổ biến sử dụng hai loại mô hình chính, đó là mô hình Games và RAOM.
6.
Các yêu cầu và nguyên tắc khi lập quy hoạch kiểm soát lũ


- Thể hiện đúng đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ phát triển'


- Phát triển tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội;


- Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước và môi trường sinh thái;


- Áp dụng những tiến bộ và khoa học công nghệ tiên tiến;


- Có hiệu quả đầu tư cao;


- Các công trình được đề xuất phải tuân thủ theo các luật, quy định, tiêu chuẩn;


- Nghiên cứu toàn diện về điều kiện tự nhiên, xã hội, môi trường và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội;


- Đảm bảo tính kế thừa, phát huy tối đa các công trình kiểm soát lũ đã có;


- Đảm bảo tính thống nhất trong quy hoạch;


- Do điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nằm trong chu trình động, do vậy quy hoạch kiểm soát lũ cũng phải thường được rà sóat, cập nhật, bổ sung.   


II.
QUY TRÌNH LẬP QUY HỌACH
1.
Quy trình lập quy họach


Quy trình lập quy hoạch kiểm soát lũ cũng tương tự như quy trình lập quy hoạch thủy lợi khác (quy hoạch thủy lợi có tính chiến lược), bao gồm 5 bước (trừ những quy hoạch bổ sung, rà soát, điều chỉnh). 5 bước đó là:

Bước 1: Nghiên cứu tổng hợp ban đầu, lập đề cương nghiên cứu, xác định những vấn đề cơ bản của dự án.  

Bước 2: Khảo sát kỹ thuật, thu thập tài liệu, đánh giá về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội (hiện trạng và định hướng)

Bước 3: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế quy hoạch, lập các báo cáo chuyên ngành 
Bước 4: Tổng hợp quy họach 

Bước 5: Trình duyệt quy hoạch 

2.
Chu trình lập quy họach


Chu trình lập quy hoạch là một chu trình kín, có tính chất lặp lại, điều chỉnh lẫn nhau, giữa mục tiêu, biện pháp công trình, nhằm tìm ra giải pháp tối ưu. Chu trình được thể hiện ở hình dưới đây.  

[image: image2]

Ngoài ra, còn phải đảm bảo quá trình quản lý tài nguyên nước bền vững như ở hình trang bên.
3.
Nội dung quy hoạch kiểm soát lũ
3.1
Tính toán cân bằng nước


- Tính toán cân bằng nước sơ bộ cho giai đoạn hiện tại


- Tính toán cân bằng nước cho giai đoạn phát triển tương lai, có các công trình kiểm soát lũ dự kiến bổ sung trong lưu vực.

3.2
Đánh giá về điều kiện tự nhiên có liên quan đến vấn đề lũ lụt (địa hình, khí hậu, thổ những, thủy văn) 
3.3
Đánh giá về điều kiện kinh tế xã hội hiện trạng.

3.4
Xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quy hoạch của các ngành có liên quan đến vấn đề lũ lụt.

3.5 
Xác định tình hình mưa - lũ lụt xẩy ra hàng năm. Phạm vi và mức độ ảnh hưởng, tổn thất về tài sản và tính mạng con người do lũ gây ra. Yêu cầu phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

3.6
Các công trình phòng chống lũ hiện có: tiêu chuẩn, mức đảm bảo chống lũ thiết kế, chất lượng công trình và khả năng chống lũ thực tế, những tồn tại cần giải quyết.

3.7
Xác định mục tiêu và nhiệm vụ kiểm soát lũ. Đây là một vấn đề rất quan trọng trong quá trình lập quy hoạch kiểm soát lũ. Đồng thời, việc phân biệt cũng gặp rất nhiều khó khăn giữa mục tiêu và nhiệm vụ. Bởi vì, nếu có xác định rõ những điểm này thì mới đề xuất các hành động để đạt được nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Hay nói cách khác, có như vậy dự án kiểm soát lũ mới đạt được chất lượng cao, nếu không chỉ là những số liệu không toát lên được điều gì (xem hình trang bên).     
3.8
Tiêu chuẩn chống lũ chung cho cả lưu vực, yêu cầu chống lũ chung cho từng vùng, và cho các đối tượng khác nhau. Mô hình lũ thiết kế (xem trang bên).
3.9
Đưa ra các giải pháp công trình và phi công trình để giải quyết các vấn đề về lũ lụt như đã nói ở trên
3.10
Tính toán khối lượng giá thành các phương án đề xuất

3.11
Tính toán hiệu  ích kinh tế, so sánh phương án, chọn phương án tối ưu. 
3.12
Đánh giá tác động môi trường của các phương án
3.13
Dự kiến phương án vận hành (thứ tự, thời điểm tham gia chống lũ, cắt lũ) với lũ tương đương với lũ thiết kế và biện pháp dự phòng khi lũ vượt quá lũ thiết kế.
3.14
Tác dụng phòng chống lũ

- Tác dụng cắt giảm mực nước, lưu lượng lũ cho hạ du


- Bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng, cải tạo môi trường 

3.15
Tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch
3.16
Trình tự thực hiện quy hoạch, các chương trình và dự án ưu tiên

3.17
Phân vốn đầu tư, giải pháp huy động vốn.

3.18
Kết luận và kiến nghị
III.
SẢN PHẨM GIAO NỘP

1.
Các báo cáo


- Báo cáo tóm tắt


- Báo cáo tổng hợp


- Báo cáo thủy văn lũ


- Báo cáo thủy công


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường


- Báo cáo chuyên đề (các ngành có liên quan đến lũ) 

2.
Các bản đồ


- Bản đồ địa hình


- Bản đồ ngập lụt


- Bản đồ hiện trạng các công trình cơ sở hạ tầng


- Bản đồ hiện trạng sản xuất (nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp...)

- Bản đồ quy hoạch kiểm soát lũ các phương án


- Bản đồ tiến độ thực hiện theo từng giai đọan


Nhìn chung các hạng mục của một bộ hồ sơ như ở trên, nhưng còn tùy thuộc vào hợp đồng với bên quản lý quy họach và tùy thuộc vào từng vùng cụ thể. 

Các mẫu báo cáo theo quy định của quy phạm nhà nước đã ban hành, nhưng nhiều khi còn tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể. Qua quá trình thực hiện việc viết báo cáo theo quy định từng phần, chương, mục theo quy định sẽ gây khó khăn cho người thực hiện, đồng thời khó gắn kết giữa các phần, tạo cho người đọc khó cảm nhận về nội dung dự án. Điều này được ví dụ như nội dung báo cáo Quy hoạch kiểm soát lũ ĐBSCL đã được Chính phủ phê duyệt ngày 21/6/1999, nội dung báo cáo hầu như không theo những quy định như Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ban hành, do tính đặc thù của ĐBSCL (viết theo từng điểm một-xem bản minh chứng trang bên).    
QUY HOẠCH KIỂM SOÁT LŨ





QUY HOẠCH TIÊU





QUY HOẠCH TƯỚI VÀ CẤP NƯỚC





QUY HOẠCH TỔNG HỢP THỦY LỢI





ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA VÙNG 





Các yếu tố bên trong





Hiện trạng





MÔ HÌNH TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI





Các yếu tố bên ngoài





Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội





Chiến lược phát triển kinh tế xã hội





Mục tiêu kiểm soát lũ





- Các giải pháp kiểm soát lũ 


- Các phương án đề xuất





- Phương án lựa chọn;


- Các chương trình và dự án ưu


 tiên 
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